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Sè: 61-2011/BC-H§QT
	
         Mông Dương,  ngày 04  tháng 5  năm 2011


Báo cáo tình hình quản trị 
(Quý I năm 2011)
Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
        - Sở Giao dịch Chứng khoán 

1. Hoạt động của Hội đồng quả trị:

Trước tình hình SXKD của Công ty cũng như các doanh nghiệp ngành than trong năm tài khoá 2011 gặp khó khăn: Giá cả thị trường tăng cao, làm ảnh hưởng đến chi phí SX. Mặt khác điều kiện địa chất của các vỉa đưa vào khai thác luôn rất phức tạp. HĐQT đã tổ chức họp 2 cuộc thường kỳ và xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản 3 kỳ. Ban hành 02 nghị quyết và 11 quyết định quan trọng trong quản lý, điều hành Công ty, bao gồm: 

1.1. Rà soát, bổ sung sửa đổi các quy định, quy chế quản lý điều hành để khép kín về mặt pháp lý và phù hợp với điều kiện thực tế SXKD của Công ty:


- Tổ chức rà soát, bổ sung sửa đổi 3 quy chế: Quy chế quản lý An toàn, Quản lý Cán bộ, và Vật tư.


- Hoàn thiện, trình các cơ quan quản lý NN về Lao động và ban hành Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể, theo quy định của Luật lao động.


- Ban hành 11 Quy chế phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với các tổ chức đoàn thẻ quần chúng và giữa Công ty với các cơ quan đơn vị trên địa bàn và với Chính quyền địa phương các cấp.


1.2. Công tác cơ cấu tổ chức và cán bộ:

-Tổ chức xây dựng quy hoạch cán bộ của Công ty năm 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020, theo quy định.

- Rà soát, cơ cấu lại tổ chức SX đối với 2 Phân xưởng, 4 Phòng để phù hợp với yêu cầu thực tế của SXKD. 

- Bổ nhiệm 04 Trưởng phòng, 02 Quản đốc.

- Bố trí, sắp xếp lại cho phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ đối với 02 Trưởng phòng, 02 Quản đốc.


1.3. Về công tác đầu tư xây dựng: 

 Mục tiêu chính chính của năm 2011:

+ Khai thông mức -250 và các công trình mặt bằng CN mỏ, đưa 1 lò chợ vào sản xuất trong quý I/2012.

+ Làm các thủ tục  xây dựng nhà ở cho CNCB.

+ Chuẩn bị xây dựng hội trường, mở rộng văn phòng làm việc và nhà truyền thống Công ty.
+ Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất và thi công công trình đầu tư .

Tổng giá trị đầu tư thực hiện: 49.162/ 318.203  triệu đồng. Trong đó:


 -  Xây lắp:  


29.434/ 120.905  triệu đồng;

 -  Đầu tư Thiết bị:   
19.702/ 167.246 triệu đồng;    

 - Chi phí khác: 

       25/ 26.521 triệu đồng.

1.4.  Thống kê các thành viên tham gia các cuộc họp của HĐQT:
	TT
	Thành viên HĐQT
	Chức vụ
	Số buổi than dự
	Tỷ lệ
	Lý do không tham gia

	1
	Doãn Văn Quang
	Chủ tịch HĐQT
	02
	100%
	

	2
	Vũ Tiến Quang
	ủy viên HĐQT
	02
	100%
	

	3
	Bùi Văn Kiểm
	ủy viên HĐQT
	02
	100%
	

	4
	Vadym D'omin
	ủy viên HĐQT
	02
	100%
	

	5
	Phạm Thị Hải
	ủy viên HĐQT
	02
	100%
	



2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Toàn bộ mọi hoạt động của công ty đều có các qui chế do HĐQT ban hành. Trong quí không có hiện tượng vi phạm các qui chế quản lý.
	TT
	Chỉ tiêu
	§

V tính
	Kết  quả thực hiện (tính đến  31-3-2011)
	So sánh

c.kú
	Ghi chú

	
	
	
	T hiện Quý I 
	 Kế hoạch  năm
	t.lÖ %
	
	

	1
	Than Sản xuất
	T
	413.248
	1.350.000
	30,6
	116,8
	

	a
	Than hầm lò
	"
	299.972
	1.150.000
	26,1
	113,7
	

	b
	Than lộ thiên
	"
	113.276
	200.000
	56.6
	124,5
	

	2
	Mét lò đào mới
	M
	4.926,4
	23.000
	21,4
	126,9
	

	a
	CBSX
	,,
	3.788,7
	17.800
	21.3
	120,2
	

	b
	XDCB
	,,
	1.137,7
	5.200
	21,9
	156,2
	

	3
	Đất đá bốc xúc
	M3
	806.084
	3.350.000
	24,1
	118,3
	

	4
	Than tiêu thụ
	T
	442.824
	1.320.000
	33,5
	107,9
	

	5
	Doanh thu than
	Tr®
	375.397
	1.152.668
	32,6
	134,6
	

	6
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr®
	16.998
	39.227
	43,3
	171,1
	



-Thường xuyên khảo sát tìm kiếm công nghệ khai thác năng suất cao, an toàn, thay thế dần các công nghệ đã kém hiệu quả. 


- Chú trọng chỉ đạo thực hiện kiên quyết các giải pháp đầu tư công nghệ: Cơ giới hoá các khâu trong công tác đào lò để tăng tiến độ, đảm bảo được yêu cầu về chuẩn bị diện SX theo hướng phát triển bền vững; Cơ giới hoá khâu vận chuyển người và vật liệu, đất đá xuống mức -250, thiết bị bốc xúc, khoan lỗ mìn, vận chuyển gần gương.

3. Thay đổi thành viên HĐQT: Không có sự thay đổi;
4. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: 
- Giao dịch cổ phiếu:

	TT
	Người thực hiện giao dịch
	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn
	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

	
	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	

	
	(Không có sự biến động so với kỳ trước
	
	
	
	
	
	


5. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.
	Nơi nhận:
	Chủ tịch

Hội đồng quản trị

	- Uỷ ban Chứng khoán nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán; 

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT

	(đã ký)
Doãn Văn Quang


